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Cải tiến công tác tiền lương, tiền 

thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh 

doanh và quản lý: 60 34 05 / Nguyễn 

Vũ Tiến ; Nghd. : TS. Tạ Đức Khánh 
1. Tính cấp thiết của luận văn 

Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế x� hội của đất nước, vấn 

đề tiền lương, tiền thưởng cho người lao động đang là một trong những 

vấn đề quan trọng, được cả cá nhân người lao động và doanh nghiệp 

quan tâm. 

 Tiền lương, tiền thưởng với Nhà nước nó là một trong những 

công cụ để Nhà nước phân phối, sắp xếp và ổn định lao động một cách 

hợp lý giữa các ngành nghề, các vùng và thực hiện phân công lao động 

toàn x� hội. 

 Với doanh nghiệp, tiền lương, tiền thưởng là một trong những 

yếu tố của chi phí sản xuất, có quan hệ trực tiếp và tác động đến mức 

lợi nhuận của doanh nghiệp. 

 Với người lao động, tiền lương tiền thưởng là các nhân tố vật 

chất rất quan trọng trong việc kích thích họ tăng năng suất lao động. 

Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng. 

Do đó nguồn phúc lợi từ doanh nghiệp mà người lao động nhận được 

cũng sẽ tăng lên, góp phần bổ sung thêm cho thu nhập, tăng lợi ích 
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cho người lao động. Ngoài ra, khi lợi ích của người lao động được đảm 

bảo bằng mức lương, thưởng thoả đáng sẽ tạo ra sức gắn kết giữa 

người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, làm cho 

người lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động của 

doanh nghiệp. 

 Với vai trò như vậy đòi hỏi một chế độ tiền lương, tiền thưởng 

cần phải luôn đổi mới cho phù hợp với nền kinh tế x� hội trong từng 

thời kỳ để kích thích người lao động và góp phần quản lý, đánh giá 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

 Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang, tiền lương, 

tiền thưởng cũng là một vấn đề rất được Công ty quan tâm. Nhưng qua 

một thời gian công tác tại Công ty tôi nhận thấy công tác tiền lương, 

tiền thưởng vẫn còn một số bất cập. Nhận thức được tầm quan trọng 

của vấn đề nên tôi ®� chọn đề tài “Cải tiến công tác tiền lương, tiền 

thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang” làm đề tài 

nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. 

2. Tình hình nghiên cứu 

 Tiền lương, tiền thưởng luôn là vấn đề quan trọng được quan 

tâm tại các doanh nghiệp vì tiền lương, tiền thưởng là một yếu tố của 

chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp và tác động đến lợi nhuận của 

doanh nghiệp, là một nhân tố vật chất rất quan trọng trong việc tạo 

động lực lao động, tăng năng suất lao động, vì vậy ®� có nhiều công 

trình khác nhau nghiên cứu về tiền lương, tiền thưởng. Các công trình 

®� đề cập một cách toàn diện, khái quát về  tiền lương, tiền thưởng và 

cũng có một số công trình đi sâu nghiên cứu hoàn thiện công tác tiền 

lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp như Công ty xây dựng thuỷ lợi 

Hải Phòng, Công ty dệt 10-10, Công ty văn phòng phẩm Cửu Long… 
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động, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc thì nhất thiết phải áp 

dụng các hình thức trả lương, trả thưởng sao cho phù hợp với người lao 

động, khuyến khích người lao động hăng say công tác. Việc áp dụng 

hình thức trả lương, trả thưởng nào trong mỗi doanh nghiệp là một vấn 

đề hết sức quan trọng của các nhà quản lý doanh nghiệp để tiền lương, 

tiền thưởng thực sự là động lực phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh, kích thích người lao động làm việc với hiệu quả cao. Mỗi hình 

thức trả lương, trả thưởng đều có những ưu, nhược điểm riêng, sự kết 

hợp giữa các hình thức là để phát huy những ưu điểm của chúng, để có 

một hình thức trả lương đúng đắn nhất theo nguyên tắc phân phối theo 

lao động. 

Luận văn với đề tài “Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng 

tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang” ®� đưa ra một số lý 

luận chung về tiền lương, tiền thưởng; những nguyên tắc cơ bản trong 

việc xây dựng một chế độ tiền lương, tiền thưởng hợp lý. Phân tích, 

nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng thông 

qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty trong thời gian qua. Trên 

cơ sở đó đưa ra một số ý kiến cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền 

lương, tiền thưởng tại Công ty trong giai đoạn hiện nay và  thời gian 

tới. 
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Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế trong từng thời kỳ để 

điều chỉnh mức tiền lương cho hợp lý.  

Cần đổi mới tư duy về tiền lương và việc xây dựng chính sách 

tiền lương. Để tiền lương thực sự là giá cả sức lao động, cần hình 

thành và phát triển thị trường lao động có sự giám sát, kiểm tra của 

Nhà nước đối với việc thuê mướn, sử dụng và trả công lao động trên 

cơ sở vận dụng tính quy luật khách quan của thị trường vào việc xác 

định tiền lương. 

  

Kết luận 

Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng của các doanh nghiệp 

trong nền kinh tế thị trường hiện nay có vai trò rất quan trọng và có ý 

nghĩa to lớn, nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, tập thể, 

doanh nghiệp và mỗi cá nhân người lao động. Do đó trong giai đoạn 

hiện nay việc tổ chức và quản lý công tác tiền lương, tiền thưởng trong 

các doanh nghiệp có hiệu quả sẽ góp phần giải quyết hài hoà mối quan 

hệ về lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, góp 

phần  hoàn thiện một công cụ quản lý kinh tế – x� hội của Nhà nước; 

một công cụ quản lý lao động hữu hiệu của các doanh nghiệp nhằm 

mục đích là: vừa đạt được mục tiêu của Nhà nước, của doanh nghiệp, 

vừa đảm bảo thoả m�n nhu cầu vật chất và tinh thần cho người lao 

động, làm cho người lao động có cơ hội và điều kiện phát triển toàn 

diện và thoả m�n trong công việc. 

Qua việc đi sâu nghiên cứu công tác tiền lương, tiền thưởng tại 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang ta thấy rõ hơn vai trò của 

công tác tiền lương, tiền thưởng đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn nâng cao năng suất lao 
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Tuy nhiên chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu cải tiến công tác 

tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc 

Giang. Do đó, đề tài luận văn là cần thiết và mang tính cấp bách. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

* Mục đích: 

  Nghiên cứu cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền 

thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang dựa trên những 

phân tích, đánh giá về công tác tiền lương, tiền thưởng hiện tại của 

Công ty. 

* Nhiệm vụ:    

- Nghiên cứu và hệ thống hoá một số lý luận chung về tiền 

lương, tiền thưởng, đánh giá sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền 

lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp 

- Phân tích và đánh giá công tác tiền lương, tiền thưởng tại 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang. 

- Một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền 

thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu  

Luận văn nghiên cứu một số cải tiến nhằm hoàn thiện công 

tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc 

Giang. Chỉ xem xét những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, 

tiền thưởng, không đặt vấn đề đi sâu xem xét hạch toán tiền lương, 

tiền thưởng. Luận văn coi lý luận chung về tiền lương, tiền thưởng là 

cơ sở để cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Bắc Giang. 

 * Phạm vi nghiên cứu 
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Luận văn nghiên cứu cải tiến công tác tiền lương, tiền 

thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang có kết hợp với 

việc phân tích và đánh giá công tác tiền lương, tiền thưởng hiện tại của 

Công ty 

Về thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích đánh giá trong bài 

viết được tập hợp từ năm 2005 (năm Công ty thực hiện Cổ phần hoá). 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, 

duy vật lịch sử, phương pháp điều tra x� hội, thống kê, xử lý thông tin 

để phân tích, so sánh, lập bảng biểu, tổng hợp số liệu… nhằm làm rõ 

những luận điểm được đưa ra trong luận văn. 

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn 

Việc nghiên cứu cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền 

lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang sẽ 

góp phần tạo động lực lao động, là đòn bẩy kinh tế quan trọng để khai 

thác và khơi dậy những tiềm năng của mỗi người lao động trong công 

việc và cũng góp phần hoàn thiện cộng cụ quản lý tiền lương, tiền 

thưởng hữu hiệu cho doanh nghiệp, từ đó có những phương pháp trả 

lương, trả thưởng tốt nhất để người lao động có thể đóng góp nhiều 

sức lực nhất cho việc đạt được các mục tiêu của Công ty. 

 7. Bố cục của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của luận văn 

được trình bày thành 3 chương: 

 - Chương 1: Một số vấn đề về tiền lương, tiền thưởng và sự 

cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng trong các 

doanh nghiệp  

- Chương 2: Phân tích và đánh giá công tác tiền lương, tiền 

 21 

 Nguồn tiền thưởng dựa vào chênh lệch giá trị của lợi nhuận 

tăng do tăng được sản phẩm có chất lượng cao.   

         3.3.3. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công việc 

 Các sáng kiến cải tiến phải đáp ứng được yêu cầu là một giải 

pháp kỹ thuật hay giải pháp tổ chức, có tính mới mẻ, có khả năng áp 

dụng, có tính khả thi và thực sự đem lại lợi ích kinh tế cho Công ty. 

 Hình thức thưởng này có thể áp dụng cho mọi đối tượng trong 

Công ty. 

 Phương pháp thưởng được tính cho năm áp dụng đầu tiên 

những sáng kiến cải tiến. Mức thưởng có thể lớn hơn hoặc bằng 5% số 

tiền làm lợi cho Công ty trong năm đó. 

 Ngoài những hình thức thưởng trên, Công ty có thể xây dựng 

thêm một số hình thức thưởng khác như:  

 - Thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

khi kết thúc năm hoặc nhiệm kỳ nếu lợi nhuận thực hiện được không 

thấp hơn tổng lợi nhuận kế hoạch của cả nhiệm kỳ thì các thành viên 

Hội động quản trị, Ban giám đốc sẽ được thưởng. 

 - Thưởng do tìm được nơi cung ứng tiêu thụ sản phẩm hoặc 

tìm được đối tác cung cấp nguyên vật liệu rẻ hơn hiện tại thì sẽ được 

trích thưởng theo phần trăm giá trị làm lợi. 

3.4. Kiến nghị đối với những chính sách của Nhà nước 

Để tiền lương, tiền thưởng trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự tăng 

trưởng kinh tế, trước tiên cần phải xác định chính xác mức tiền lương 

tối thiểu. Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống các thang, bảng lương hợp 

lý, phản ánh được mối quan hệ về tiền lương giữa những người lao 

động có trình độ lành nghề khác nhau trong cùng một ngành nghề và 

giữa các ngành nghề với đặc thù công việc khác nhau.  
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 Tiền lương tính cho những cán bộ này căn cứ vào cấp bậc, hệ 

số lương của họ trong bảng lương Công ty đang áp dụng và thời gian 

làm việc thực tế.  

 Khi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ, người lao động 

ngoài tiền lương làm việc theo giờ tiêu chuẩn (8h/ngày) sẽ được trả 

thêm tiền lương và phụ cấp.  

3.2.6.2. Hình thức trả lương sản phẩm tập thể 

 Đối tượng để Công ty có thể sử dụng hình thức tiền lương này 

là: Phòng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; nhân viên kinh doanh 

tại các Chi nhánh; bộ phận kinh doanh, công nhân trực tiếp sản xuất 

của Nhà máy giấy, Xí nghiệp tấm lợp thép hình, bộ phận kinh 

doanh,… 

 Khi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ, người lao động 

ngoài tiền lương làm việc theo giờ tiêu chuẩn (8h/ngày) sẽ được trả 

thêm tiền lương và phụ cấp. 

3.3. Cải tiến công tác tiền thưởng 

3.3.1. Thưởng tiết kiệm 

 Tiền thưởng tiết kiệm vật tư được áp dụng với điều kiện vừa 

tiết kiệm vật tư nhưng cũng phải đảm bảo thực hiện đúng quy cách kỹ 

thuật, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, an toàn máy móc, công 

cụ sản xuất, không gây ảnh hưởng tới bộ phận khác. 

  Nguồn tiền thưởng được lấy từ khoản tiết kiệm vật tư mang lại. 

            3.3.2. Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm 

 Tiền thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm được áp dụng với 

điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng vẫn phải đảm bảo được 

các yêu cầu kỹ thuật, thời gian sản xuất. 
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thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 

 - Chương 3: Một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền 

lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 

 

 

 

 

 

Chương 1. một số vấn đề về tiền lương, tiền thưởng 

và sự    cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương, 

tiền thưởng trong các doanh nghiệp 

1.1 Tiền lương 

1.1.1. Khái niệm  

Tiền lương là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền 

mà doanh nghiệp (người sử dụng lao động) trả cho người lao động căn 

cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng công việc của họ ®@ làm, 

tuân theo quy luật cung cầu, quy luật giá trị và pháp luật của Nhà nước. 

1.1.2. Các yếu tố cấu thành tiền lương 

1.1.2.1. Chế độ tiền lương  

Chế độ tiền lương gồm chế độ tiền lương cấp bậc và chế độ 

tiền lương chức vụ. 

* Chế độ tiền lương cấp bậc 

 Chế độ tiền lương cấp bậc là chế độ trả lương cho người lao 

động theo số lượng và chất lượng lao động cũng như điều kiện lao 

động khi họ hoàn thành một công việc nhất định căn cứ vào tiêu chuẩn 

kỹ thuật của công việc thông qua thang bảng lương, mức lương. 
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 * Chế độ tiền lương chức vụ  

Chế độ tiền lương chức vụ được thiết kế để trả lương cho 

người lao động trong các tổ chức quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế 

x� hội và các loại lao động quản lý trong các doanh nghiệp tuỳ theo 

chức danh viên chức và thâm niên nghề nghiệp của người lao động.  

1.1.2.2 Phụ cấp lương 

 Phụ cấp lương là khoản tiền phụ bổ sung cho lương cấp bậc, 

chức vụ khi điều kiện lao động, mức độ phức tạp của công việc và điều 

kiện sinh hoạt có các yếu tố không ổn định so với điều kiện lao động, 

sinh hoạt bình thường. 

 1.1.2.3. Tiền lương tối thiểu 

 Tiền lương tối thiểu là số tiền dùng để trả cho người lao động 

làm những công việc giản đơn nhất trong x� hội với điều kiện môi 

trường lao động bình thường, chưa qua đào tạo nghề. Đó là số tiền 

đảm bảo cho người lao động có thể mua được các tư liệu sinh hoạt và 

tiêu dùng thiết yếu cho tái sản xuất sức lao động cá nhân và dành một 

phần bảo hiểm tuổi già và nuôi dưỡng con cái. 

1.1.3. Các hình thức tiền lương 

1.1.3.1. Hình thức trả lương theo thời gian 

 Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức trả lương căn 

cứ vào mức lương cấp bậc hoặc chức vụ và thời gian làm việc thực tế 

của người lao động. Thực chất của hình thức này là trả lương theo số 

ngày công (giờ công) thực tế ®� làm. 

 Có hai hình thức trả lương theo thời gian chính là hình thức trả 

lương tháng và hình thức trả lương ngày. 

 1.1.3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm  

 19 

 Công ty nên sử dụng mức hệ số để tính những khoản phụ cấp 

nhằm tăng tính linh động cho những khoản phụ cấp và xây dựng một 

số loại phụ cấp mới cho các vị trí công việc. Công ty có thể sử dụng 

những loại phụ cấp sau:  

 - Phụ cấp trách nhiệm: nhằm bù đắp cho những người vừa trực 

tiếp sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn nghiệp vụ vừa kiêm 

nhiệm công tác quản lý hoặc những người làm ở vị trí đòi hỏi tinh thần 

trách nhiệm cao nhưng chưa được xác định trong mức lương. 

 - Phụ cấp lưu động: nhằm bù đắp cho những người làm những 

công việc phải thường xuyên thay đổi chỗ ở và nơi làm việc, điều kiện 

sinh hoạt không ổn định, gặp nhiều khó khăn. 

 - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: nhằm bù đắp cho người làm 

việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.                                                                           

 Ngoài các loại phụ cấp trên, Công ty có thể áp dụng thêm một 

số loại phụ cấp khác nhằm khuyến khích, động viên người lao động 

trong công việc như: phụ cấp tiền điện thoại, tiền ăn, xăng xe đi lại,… 

tuỳ theo yêu cầu của công việc. 

 3.2.6. Lựa chọn lại những hình thức tiền lương phù hợp 

3.2.6.1. Hình thức tiền lương thời gian 

 Để sử dụng có hiệu quả hình thức trả lương theo thời gian 

Công ty cần phải xác định lại đối tượng áp dụng hình thức trả lương 

theo thời gian. Đó là Ban giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban chức 

năng, các cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành tại 

các phòng ban chức năng như: Phòng tổ chức hành chính tổng hợp; 

Phòng kế toán tài vụ, thống kê; Phòng kế hoạch; bộ phận hành chính 

tổng hợp; kế toán tại các chi nhánh, Nhà máy giấy; Phòng nghiệp vụ 

kinh doanh xuất nhập khẩu; Xí nghiệp tấm lợp thép hình;…. 
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lương, tiền thưởng, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ về lao động tiền lương cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác này. Trang bị đầy đủ các công cụ lao động cần thiết phục 

vụ cho công tác quản lý lao động tiền lương, nhằm nâng cao chất 

lượng và hiệu quả trong công việc tính toán cũng như tổ chức chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

 

 

 

3.2.2. Tiến hành phân tích công việc 

Với thực tế hiện nay Công ty nên mời các chuyên gia tư vấn 

hoặc là phối hợp với các cơ sở đào tạo về vấn đề quản trị nhân lực để 

tư vấn và bồi dưỡng thêm nghiệp vụ cho những cán bộ làm công tác 

này hiện nay.  

3.2.3. Xây dựng định mức lao động 

 Định mức lao động cần phải được xây dựng trên cơ sở cấp bậc 

công việc phù hợp với cấp bậc người lao động, đảm bảo điều kiện làm 

việc cho người lao động. Định mức lao động quy định nên là mức 

trung bình tiên tiến để đảm bảo cho đa số người lao động đều thực 

hiện được trong thời gian quy định. 

3.2.4. Xây dựng hệ thống thang bảng lương mới 

Trên cơ sở kết quả của phân tích công việc, tiến hành xây dựng 

hệ thống đánh giá công việc hợp lý, để từ đó tiến hành xây dựng hệ 

thống thang bảng lương mới hợp lý hơn, chính xác hơn, phù hợp với 

điều kiện thực tế của Công ty, độc lập với hệ thống thang bảng lương 

của Nhà nước. 

3.2.5. Cải tiến phụ cấp lương 
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Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho 

người lao động căn cứ trực tiếp vào số lượng và chất lượng sản phẩm 

(dịch vụ) mà họ ®� hoàn thành. 

* Hình thức trả lương sản phẩm trực tiếp cá nhân 

Hình thức trả lương này căn cứ trực tiếp vào số lượng sản 

phẩm, dịch vụ, đơn giá tiền lương mà người lao động là ra. Tiền lương 

của người lao động do chính năng suất lao động cá nhân quyết định. 

 

* Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể 

Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể là hình thức trả 

lương căn cứ vào số lượng sản phẩm, hay công việc do một tập thể 

người lao động ®� hoàn thành và đơn giá tiền lương của một đơn vị 

sản phẩm, hay một đơn vị công việc trả cho tập thể.  

1.2. Tiền thưởng 

1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc tiền thưởng 

 Tiền thưởng thực chất là khoản tiền bổ sung cho tiền lương 

nhằm quán triệt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động và nhằm kích 

thích người lao động trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.   

* Một số nguyên tắc thưởng:  

- Việc lựa chọn các hình thức, cơ chế thưởng phải xuất phát từ 

đặc điểm sản xuất, kinh doanh; yêu cầu, tầm quan trọng của sản phẩm 

hay công việc và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.  

 - Trong tổ chức tiền thưởng phải coi trọng cả chỉ tiêu số lượng, 

chất lượng và chỉ tiêu an toàn, tiết kiệm. 

 - Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về mức thưởng trong cùng đơn 

vị, tránh thưởng bình quân. 
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 - Phải kết hợp hài hoà lợi ích của tập thể và lợi ích cá nhân.  

 - Tổng số tiền thưởng phải nhỏ hơn giá trị làm lợi. 

 - Tổ chức trả thưởng phải linh hoạt. 

 - Các tiêu chí trả thưởng phải rõ ràng, có thể định lượng được.  

 - Quy chế trả thưởng phải công khai, minh bạch, phải có sự 

tham gia của tập thể lao động hoặc đại diện của họ. 

 

 

1.2.2. Các hình thức tiền thưởng 

1.2.2.1. Thưởng tiết kiệm vật tư 

 Thưởng tiết kiệm nhằm khuyến khích người lao động nâng 

cao trách nhiệm trong sử dụng, bảo quản tốt vật tư, khuyến khích 

người lao động hạ thấp định mức tiêu hao vật tư trong một đơn vị sản 

phẩm nhằm hạ giá thành sản xuất. 

1.2.2.2. Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm 

Đây là hình thức thưởng nhằm khuyến khích nâng cao tỷ lệ 

hàng có chất lượng cao, khuyến khích người lao động học tập, nâng 

cao trình độ hiểu biết, kiến thức về lý thuyết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh 

nghiệm nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất 

lượng hàng hoá. 

            1.2.2.3. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công việc 

 Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công việc là 

hình thức thưởng cho những giải pháp kinh tế kỹ thuật, hoặc giải pháp 

tổ chức mới có tính khả thi và mang lại lợi ích thiết thực. Hình thức 

thưởng này nhằm khuyến khích người lao động phát huy tính tích cực 

sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác để tăng năng xuất lao 

động, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
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Chương 3. một số cải tiến nhằm hoàn thiện công 

tác tiền lương, tiền thưởng tại công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu bắc giang 

        3.1. Những nguyên tắc cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng 

 - Tiền lương, tiền thưởng phải được trả theo số lượng và chất 

lượng lao động.  

 - Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động bình quân nhanh 

hơn tốc độ tăng tiền lương, tiền thưởng bình quân.  

 - Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương, tiền thưởng giữa 

những lao động làm những công việc khác nhau trong Công ty.  

 - Cải tiến tiền lương, tiền thưởng phụ thuộc vào khả năng tài 

chính của Công ty. 

 - Tiền lương, tiền thưởng trả cho người lao động phải tính đến 

các quy định của pháp luật. 

3.2. Cải tiến công tác tiền lương 

3.2.1. Củng cố bộ phận làm công tác tiền lương, tiền thưởng 

Bộ phận này cần phải bố trí đủ người được đào tạo đúng 

chuyên môn, nghiệp vụ, đủ trình độ, năng lực về lĩnh vực công tác tiền 
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1000đ/ng−êi/th¸ng 

7 

Tổng chi phí tiền 

lương, tiền thưởng 

(Triệu đồng) 

4.342,8 4.560 5.482,7 5 20,24 

8 

Hiệu quả sử dụng 

chi phí tiền lương, 

tiền thưởng (đồng) 

93,42 62,63 66,07 - 32,96 5,5 

 

Nguồn: Phòng kế toán tài vụ - thống kê 

 Năng suất lao động của Công ty được tính như sau: 

Năng suất lao động = 
Tổng doanh thu 

Tổng số lao động 

 Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương, tiền thưởng được tính 

như sau: 

Hiệu quả sử dụng chi phí 
lương, thưởng   

= 
Tổng doanh thu 

Tổng chi phí lương, thưởng 

        

 2.3.2. Tiền lương, tiền thưởng với mức sống của người lao động 

 Mức thu nhập của người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Bắc Giang ®� đảm bảo được mức sống của họ và chi tiêu 

của gia đình, nhưng với mức thu nhập này người lao động mới chỉ tích 

luỹ được một khoản rất ít. 
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1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương, tiền 

thưởng trong các doanh nghiệp hiện nay 

Hiện nay, nước ta đang thực hiện chính sách tiền lương mới, 

theo đó tiền lương ®� góp phần đảm bảo đời sống cho người hưởng 

lương, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, từng bước 

gắn tiền lương, tiền thưởng với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất 

kinh doanh, giải quyết hợp lý mối quan hệ tiền lương, tiền thưởng từ 

lợi nhuận và phúc lợi.  

Mặc dù cơ chế tiền lương, tiền thưởng cơ bản ®� đáp ứng được 

yêu cầu của sản xuất kinh doanh, đời sống x� hội. Tuy nhiên mối quan 

hệ giữa tiền lương và các điều kiện thực hiện còn chứa đựng những 

yếu tố bất hợp lý.  

Cơ chế thị trường hiện nay đang đặt các doanh nghiệp trước 

một sức ép cạnh tranh rất quyết liệt. Vấn đề cải tiến nhằm hoàn thiện 

công tác tiền lương, tiền thưởng là rất quan trọng và cần thiết để tăng 

khả năng cạnh tranh về sản phẩm, giá thành, nguồn nhân lực cho 

doanh nghiệp. 
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Chương 2. phân tích và đánh giá công tác tiền lương, 

tiền thưởng tại Công ty cổ phần 

Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang 

2.1 Những đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng đến công tác 

tiền lương, tiền thưởng  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang tiền thân là 

Phòng Công thương trực thuộc Ty thương nghiệp Hà Bắc cũ  

 Trải qua nhiều lần chia tách, tái thành lập, thực hiện cổ phần 

hoá, ngày 01/04/2005 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 

chính thức đi vào hoạt động 

 Bảng 2.1. Kế hoạch phát triển của Công ty đến năm 2010 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Giá trị 

Tỷ lệ % 

thay đổi 

so với 

2007 

Giá trị 

Tỷ lệ % 

thay đổi 

so với 

2008 

Giá trị 

Tỷ lệ % 

thay đổi 

so với 

2009 

Doanh thu 

(Triệu đồng) 
400.000 10,4 450.000 12,5 520.000 15,6 

Lợi nhuận 

(Triệu đồng) 
1.500 24,3 2.000 33,33 2.800 40 
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 Ngoài các hình thức tiền thưởng trên, Công ty còn áp dụng các 

hình thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ như: 30/4; 1/5; 2/9; 1/1;… 

 2.3. Kết quả công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 

 2.3.1. Tiền lương, tiền thưởng với hiệu quả hoạt động của 

Công ty 

 Dưới đây là một số chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác tiền 

lương, tiền thưởng đối với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty: 

Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu về tiền lương, tiền thưởng và hiệu quả sản 
xuất  kinh doanh của Công ty 

STT Các chỉ tiêu 
Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

% 

chênh 

lệch  

(4) so 

với (3) 

% 

chênh 

lệch 

(5) so 

với (4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Tổng Doanh thu 

(Triệu đồng) 
405.705 285.577 362.217 -29,6 26,9 

2 
Tổng lợi nhuận 

(Triệu đồng) 
1.628,33 846,36 1.206,5 - 48,02 42,54 

3 

Số lao động bình 

quân trong năm 

(người) 

266 271 273 1,9 0,7 

4 

Năng suất lao động 

bình quân (triệu 

®ång/ng−êi) 

1525,2 1053,8 1327 - 30,9 25,9 

5 
Lương bình quân 

1000đ/ng−êi/th¸ng 
1.100 1.130,3 1.312,3 2,75 16,1 

6 Thưởng bình quân 53 58 106 9,4 82,8 
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 Hiện nay Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang đang áp 

dụng chung hình thức trả lương theo thời gian đối với mọi đối tượng 

lao động.  

Công thức tính tiền lương công ty đang áp dụng như sau:  

 

Tiền 

lương 

được 

hưởng 

 

 

 

= 

Lương 

tối 

thiểu 

x 

Hệ  

số  

lương 

+ 

Phụ 

 cấp 

(nếu 

có) 

 

 

 

x 

Ngày  

công  

thực 

 tế 

 

 

+ 

Thù 

 Lao 

 khác  

(nếu 

 có) 

x 

Hệ 

số 

bình 

xét 
 26 (ngày công quy định)  

 

 Ngoài ra việc xây dựng phương pháp tính lương, Công ty cũng 

®� quy định những ngày không làm việc nhưng vẫn được hưởng 

nguyên lương. Người lao động được Công ty cử đi học tập, đào tạo và 

tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiền lương trả 

cho những ngày phải ngừng việc.  

2.2.2. Thực trạng công tác tiền thưởng 

 * Thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 

các phong trào thi đua: 

 a) Hình thức khen thưởng cho cá nhân 

 - Lao động giỏi  

 - Chiến sỹ thi đua cơ sở  

 - Chiến sỹ thi đua cấp Công ty 

 b) Hình thức khen thưởng tập thể  

 - Tập thể lao động giỏi 

 - Tập thể lao động xuất sắc 

 * Thưởng đột xuất 

 Hình thức thưởng này được áp dụng đối với tất cả cán bộ công 

nhân viên trong Công ty. Những người có đóng góp đặc biệt vào hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ được Tổng giám 

đốc xét thưởng từ 01 đến 03 tháng lương cơ bản, tuỳ theo từng thành 

tích. Ngoài ra còn được xét đặc cách hoặc nâng lương sớm.  
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Năng suất 

lao động 

(Triệu đồng) 

1.600 25,5 2.000 25 2.500 25 

Thu nhập 

bình quân/ 

người 

(1.000đồng) 

1.500 14,3 1.800 20 2.100 16,7 

Nguồn: Phòng kế toán tài vụ. 

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Bắc Giang rất da dạng, nhiều lĩnh vực khác nhau.  

 Nguồn vốn kinh doanh của Công ty chủ yếu là vốn vay 

(khoảng trên 90%), tỷ trọng vốn chủ sở hữu thấp (11 tỷ đồng), trong 

đó vốn của Nhà nước chiếm tới 42,3%.  

  2.1.3. Đặc điểm hệ thống tổ chức bộ máy  

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang được tổ chức và 

hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hoà x� hội 

chủ nghĩa Việt nam. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh 

nghiệp, các luật khác có liên quan và điều lệ Công ty. 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Đại hội đồng 
cổ đông 

Hội đồng  
quản trị 

Ban giám đốc 

 
Ban kiểm 

soát 
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2.1.4. Đặc điểm về lao động của Công ty 

        Cơ cấu lao động hiện nay của Công ty được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.2.  Cơ cấu lao động 

STT Phân loại lao động 

Năm 2006 Năm 2007 
Tháng 3 năm 

2008 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

1 Tổng số 271 100 273 100 277 100 

2 

Theo giới tính       

- Nam  203 74,9 202 74 206 74,4 

- Nữ 68 25,1 71 26 71 25,6 

3 

Theo tính chất lao 

động 
      

- Trực tiếp 218 80,4 228 83,5 232 83,8 

- Gián tiếp 53 19,6 45 16,5 45 16,2 

4 

Theo thời hạn hợp 

đồng 
      

- Dài hạn 198 73,1 212 77,7 217 78,3 

- Trung hạn 38 14 35 12,8 36 13 

- Ngắn hạn 35 12,9 26 9,5 24 8,7 

5 
Theo trình độ đào tạo       

- Trên đại học 1 0,4 1 0,4 1 0,4 

Phòng tổ chức 
hành chính 
tổng hợp 

Phòng kế 
toán - tài vụ 

thống kê 

Phòng kế 
hoạch 

Phòng nghiệp vụ 
kinh doanh XNK 

Xí nghiệp tấm 
lợp thép hình 
Xương Giang 

Nhà máy 
giấy Xương 

Giang 

Các chi nhánh tại: Hà Nội, Hải 
Phòng, Quảng Ninh,  Lạng 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh 
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- Đại học 34 12,5 41 15 42 15,2 

- Cao đẳng 15 5,5 16 5,9 16 5,8 

- Trung cấp 172 63,5 173 63,4 175 63,2 

- Sơ cấp 8 3 6 2,8 6 2,2 

- Lao động phổ thông 41 15,1 36 13,2 36 13 

Nguồn: Phòng tổ chức hành chính tổng hợp 

  

 

2.2. Thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 

2.2.1. Thực trạng công tác tiền lương 

2.2.1.1. Thang bảng lương Công ty đang áp dụng 

 Hiện nay Công ty đang áp dụng hệ thống thang bảng lương 

cho l�nh đạo, cán bộ công nhân viên trong Công ty theo hệ thống 

thang bảng lương quy định của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị 

định của Chính phủ số 205/2004/NĐ- CP ngày 14-12-2004.  

 2.2.1.2. Những loại phụ cấp Công ty đang áp dụng 

 - Phụ cấp độc hại nguy hiểm: Được áp dụng với những lao 

động trực tiếp tiếp xúc với chất độc, khí độc, bụi độc với nồng độ cao, 

cơ thể dễ bị nhiễm độc, gây bệnh nghề nghiệp, những lao động làm 

việc trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, có tiếng ồn lớn,…  

 - Phụ cấp trách nhiệm: hiện Công ty đang áp dụng với những 

lao động vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn, nghiệp 

vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý.  

2.2.1.3. Mức tiền lương tối thiểu của Công ty 

 Hiện nay mức lương tối thiểu của Công ty lựa chọn là mức 

lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, là căn cứ tính các mức 

lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và 

một số chế độ khác cho người lao động.  

.2.2.1.4. Hình thức tiền lương Công ty đang áp dụng 


